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Khung chương trình đào tạo thạc sĩ

Chuyên ngành: sinh lý học người và động vật
Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Sinh lý người và động vật



+ Tiếng Anh: Human and animal physiology
1.2. Mã số chuyên ngành: 62 42 30 01
1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sĩ

1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Tiến sĩ  Sinh lý học người và động vật.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


-  Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi. 


- Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành loại khá và có ít nhất hai bài báo đã đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


Nội dung các bài báo nói ở trên phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ  cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.


c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2.2. Thời gian và hình thức đào tạo


- Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ

: Không tập trung 3 năm


- Đối với thí sinh chỉ có bằng cử nhân
: Không tập trung 5 năm

2.3. Các môn thi tuyển đầu vào


- Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 3 môn: Môn chuyên ngành; môn ngoại ngữ trình độ C; bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


- Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 5 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.
Phần II. Khung chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Về kiến thức: Tiến sỹ phải là người có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu, có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn, phát hiện và giải quyết được những vấn đề của khoa học – công nghệ và kinh tế.

1.2. Về năng lực và kỹ năng:

· Sau khi hoàn thành các chuyên đề và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, người học sẽ trở thành chuyên gia có khả năng:

· Giảng dạy tại các Trường Đại học và cao đẳng có liên quan, hướng dẫn các khoá luận tốt nghiệp đại học, luận văn Thạc sỹ và tham gia hướng dẫn luận án Tiến sỹ.

· Đảm nhiệm chủ trì các đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

1.3. Về nghiên cứu:

Các lĩnh vực chuyên sâu đào tạo tiến sỹ thuộc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật bao gồm:

· Sinh lý thần kinh

· Sinh lý nội tiết

· Sinh lý dinh dưỡng hấp thu

· Sinh lý máu và miễn dịch huyết học

· Sinh lý sinh sản, dân số và kế hoạch hoá gia đình

· Sinh lý lao động và nghề nghiệp trong các môi trường đặc biệt (nóng, ẩm, áp lực, độ sâu, độ cao)

· Sinh lý đau và giảm đau

· Sinh lý các cơ quan cảm giác

Sinh lý các hệ thống kinh lạc, huyệt và cơ chế tác dụng của châm cứu

2. Nội dung đào tạo

2.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

· Đối với NCS có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ 6 tín chỉ:  trong đó:

+ Khối kiến thức bắt buộc:  0 tín chỉ
+ Khối kiến thức tự chọn:    6 trong số 12 tín chỉ
Luận án tốt nghiệp (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm

· Đối với NCS chưa có bằng Thạc sỹ hoặc có bằng Thạc sỹ không đúng chuyên ngành

Với trưòng hợp chưa có bằng thạc sỹ thì cần hoàn thành chương trình các môn học của thạc sỹ chuyên ngành sinh học thực nghiệm, trừ luận văn thạc sỹ. 


Với trường hợp có bằng Thạc sỹ không đúng chuyên ngành thì cần hoàn thành một số môn bổ sung theo qui định chung để có kiến thức nền thạc sỹ chuyên ngành .

Luận án tốt nghiệp  (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60 (60/0/0)
	180 (60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60 (30/30/0)
	180 (30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45 (15/15/15)
	135 (15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory Subjects)
	20
	
	
	

	4
	SHTT 503
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	6
	SHTN-505
	Điện sinh lý

Electrophysiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHTN-506
	Phóng xạ sinh học

Radiobiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHTN-507
	Công nghệ tế bào và phôi  động vật

Animal Cell and Embryo Technology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHTN-508
	Công nghệ tế bào thực vật

Plant cell technology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHTN-509
	Hoá sinh học axit nucleic

Biochemistry of nucleic acids
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SHTN-510
	Quang hợp

Photosynthesis
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	12
	SHTN-511
	Sinh học màng tế bào và các bệnh liên quan

Biology of membranes and related diseases
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn ( Elective Subjects
	6/20
	
	
	

	13
	SHTN-512
	Siêu cấu trúc tế bào

Ultrastructure of the cell
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SHTN-513
	Mô học chuyên khoa

Special histology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SHTN-514
	Các chất chuyển hoá thứ sinh

Secondary metabolite substances.
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SHTN-515
	Hoá sinh học các quá trình lão hoá

Biochemistry of Aging
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SHTN-516
	Sinh lý các hệ thụ cảm

Physiology of sense systems
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SHTN-517
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao

Physiology of higher functions of the nervous system
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	19
	SHTN-518
	Lý sinh tế bào

Biophysics of the cell
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	20
	SHTN-519
	Hoạt động của gen trong tế bào

Gene expression in the cell.
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	21
	SHTN-520
	Sinh lý thực vật ứng dụng

Applied Plant Physiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	22
	SHTN-521
	Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật

Plant Growth Regulators
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn (Thesis)
	15
	
	
	

	
	Tổng (Total) 
	52
	
	
	


Các chuyên đề tiến sĩ

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	DG01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao 

Advanced foreign language for specific purposes
	3
	45(0/0/45)
	135(0/0/135)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyªn ngành
	
	
	
	

	
	II.1 . Các học phần lựa chọn
	6/12
	
	
	

	1
	SHSL§ 601
	Sinh lý lao động

Work Physiology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	2
	SHSL§ 602
	Sinh lý thần kinh

Neurophysiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	3
	SHSL§ 603
	Sinh lý nội tiết

Endocrinology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	4
	SHSL§ 604
	Sinh lý tuần hoàn

Cardiovascular Physiology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	5
	SHSL§ 605
	Sinh lý hô hấp

Respiratory Physiology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHSL§ 606
	Huyết học

Hematology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận án
	
	
	
	


2.2.2. Đối với các thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

Các thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chỉ cần hoàn thành 3 chuyên đề tự chọn trong 6 chuyên đề tiến sĩ  (6 tín chỉ) trên đây.

2. 3. Tài liệu tham khảo


2.3.1. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề thạc sĩ

	TT
	Mã
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	MG01
	Triết học


	4
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung


	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	.
	II.1. Các học phần bắt buộc
	20
	

	4
	SHTT.

503
	Phân loại sinh học
	3
	1. Mayr E. Populations, Secies, and Evolution: an abridgement of animal species and evolution. Belknap Press of Harvard University Press- 1971. Cambridge, Massachusetts.

2. Charles Jeffrey. Biological Nonmenclature. Edward Arnold- 1977.

3. State C.A. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold- 1980.

4. Ferguson A. Biochemical Systematics and Evolution. Blackie- 1980. Glasgow and London.

5. Sivaratan V.V. Introduction to Principles of Plant Toxonomy. 1985.

6. XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences. International code of Zoolofgical Nonmenclature. Third edition. University of California Press- 1985. Berkey and Los Angeles.

7. Service M.W (ed.) Biosystematics of Haematophagous Insects. Systematics Association- 1988. Oxford.

8. House of Lords Select Committee on Sdcience and Technology. Systematic Biology Research. Her Majesty's Stationary Office-  1992. London.

9. Mayr E. and Ashlock P.D. Principles of Systematic Zoology. II ed. Mc Graw - Hill-  1991. New York.

10. Pateron H.E.H. Evolution and the Recognition Concept of Secies. The Johns Hopkins University Press- 1993. Baltomore and London.

11. Greuter W. (ed.). Internationl Cod of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). 1994. Konigstein

12. Grampton J.M.  Molecular Biolofgy of Disease vectors. Academic Press- 1997  London and New York.

	5
	SHTT.

504
	Sinh học phân tử
	3
	1. Bruce A., Bray, D., Lewis J.; Raff M.,  Roberts, K. , Watson J. D. 2002 Molecular Biology of the Cell (4th edition). Garland Publishing. NewYork and London.

2. Erlich, H. A. 1989. PCR-Technology: Priciples and Applications for DNA Amplification. Stockton Press.

1. Innis M. A., Gelfand, D., Sninsky, J.J. ; White, T. J.1990. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. Academic Press.

2. Lewin, B. 2003. Genes VIII. Oxford University Press.

5.   Lodish H., Berk A., Zipursky S L, Matsudaira P,  Baltimore D and Darnell J 2000. Molecular Cell Biology. 4th Edition. W.H. Freeman Company, New York.

6. Old, R.W. and Primrose, S.B. 1994. Principles of Gene Manipulation: An Introduction to Genetic Enginerring (Firth edition). Blackwell Science Ltd.

7. Rolfs, A., Schuller, I., Finckh, U., Weber-Rolfs, I. 1992. PCR: Clinical Diagnostics and Research. Springer Verlag. Berlin Heidelberg.

8. Suzuki, D.T., Graffiths, A. J.F.,  Miler, J. H., Lewontin, R. C 1989. An Introduction to Genetic Analysis (Fourth edition). Freeman and Company.. NewYork.

9. Weaver, F.R. 2004. Molecular Biology Mc.Gram-Hill Colleage Publisher.

	Các học phần bắt buộc của chuyên ngành
	
	

	6
	SHTN-505
	Nội tiết học
	2
	1. Lê Đức Trình. Nội tiết học.
 Nhà xuất bản y học, Hà Nội-2003.

2. Thái Hồng Quang. Bệnh nội tiết. Nhà xuất bản y học, Hà Nội-2003  

3. Motel. F. Basics  of Endocrinology, WBC, N.Y., 2003

4. Molecular endocrinology. www.endocrinology.11k. 

5. Endocrinology. www.fpnotebook.com/end.htm.

6. Endocrinology. www.wram.amedd.army./mil/deptment/medicine/endo
7. Endocrinology. www.polymedicine.com./endocrinology/full.html.

8. Basic and clinical endocrinology. www.compareshopbook.com/0071402977.htm
9. Bộ môn Sinh lý học Trường Đại họcY Hà nội, 2000: Sinh lý học tập I và II. Nhà xuất bản Y học Hà nội.

10. Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh, 2001: Sinh lý học người và động vật. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà nội. 

11. Berne RM and Levy MN, 1993: Physiology. Third edition, Mosby Year book. Louis Baltinore Boston Chicago London Philadelphia Sydney Toronto.

12. Guyton AC and Hall JE, 1997: Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.


	7
	SHTN-506
	Phóng xạ sinh học
	2
	1. Phan Văn Duyệt. Phóng xạ Y học. Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 1979

2. Graevski EA, Korogodin VI, Ivanov VI: Radiobiology. Nauka Moskva ,1993

3. Frank GM. Biophysika slogn­c systemi radiobiologie. Nauka Moskva, 1977

4. Jiarmonenko CH. Radiobiologie treloveka i givotn­c V­saia Skola, 1992.

5. Nguyễn văn Phách. Cơ sở phóng xạ sinh vật học. ĐHQY. 2002
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	SHTN-507
	Công nghệ tế bào  và phôi động vật
	2
	1. Medvedev N.N. Sinh học giới tính. NXB " Các trường cao đẳng"   Minxk, 1976

2. Kirpichnicov B. C. Cơ sở di truyền và chọn giống cá. NXB " Nauka" Leningrad , 1979

3. Nguyễn Mộng Hùng. Biệt hóa giới tính
Bách khoa thư Sinh học, Hà nội , 1997.

4. Babiuk LA, Phillips JP, M. Moo-Young

   Animal Biotechnology. Pergamon Press, 1989

5. Embryo and genetic micromanipulation
Proceedings of the 2nd Asian symposium on Animal Biotechnology, Nanjing  China   November  11-14   1996
6.  Henry Harris, 1970. Cell fusion. Clarendon Press oxford 

7.  John Paul, 1975. Cell and tissue Culture. 

     Edinburgh,  London and New York.
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	SHTN-508
	Công nghệ tế bào thực vật
	2
	1. Cassels A.C. 1997 Pathogen and microbial contamination management in micropropagation. Kluwer Academic 

2. Chory, J. 2002 Plant reproduction and biotechnology. in Campbell, N.A. and Reece, J. B. Eds: Biology, Publ. as Benjamin Cummings, San  Francisco, USA. pp: 783-701

3. Clark M.S. (1997). Plant Molecular Biology. Springer Verlag.

4. Foster G.D., Twell D. (1996). Plant gene isolation. John Wiley & Sons.

5. George E.F. (1993). Plant propagation by tissue culture. Exegetics Limited.

6. Hess D. (1992). Biotechnologie der Pflanzen. Verlag Eugen Ulmer.

7. Jauhar P.P (1996). Methods of genome analysis in plants. CRC press.

8. Kinghorn A.D, Balandrin M.F (1993). Human Medicinal Agents from plants. American Chemical Society.

9. Koza, T. Kubota, C. and Chun, C. 1999. Environmental effects and their control inplant production and transplant production. Chiba University, Faculty of Horticulture, Japan

10. Pareek L.K., 2002. Trends in Plant Tissue Culture and Biotechnology. Agrobios Publisher.
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	SHTN-509
	Hoá sinh học axit nucleic
	2
	1. Blackbun G.M. and Gait M.J.  1990. Nucleic Acids in Chemistry  Biology. IRL Press at Oxford University Press. Oxford, England
2. Lewin B. 2003. Genes VIII. University Press.  Oxford, England.

3.  Nelson DL and Cox MM. 2004. Lehninger’ s Principles of Biochemistry. Worth Publishers.

4. Roberts S.M., Linn and Lloyd R.S. 1993. Nucleases 2nd edition. NY.

5.  Roger L.P. Adams, John T. Knowler, David P. Leader.  1992. The Biochemistry of the nucleic acids. Eleventh edition by Chapman and Hall Ltd

6.  Primrose S.B. 1991. Molecular Biotechnology. Second edition. Blackwell Scientific Publishers.
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	SHTN-510
	Quang hợp
	2
	1. Hall D.O., Rao K.K., Photosynthesis (Fifth      edition). Cambridge University Press- 1994

2. Magomedov U. M., Quang hợp và các axit hữu cơ (tiếng Nga). NXB Đại  học Tổng hợp Leningrat- 1988

3. Mohr H., Schopfer P., Plant Physiology. Springer Verlag- 1995. Berlin- Heidelberg-NewYork.

4.  Sestak Z. Quang hợp (tiếng     Tiệp). NXB

     Đại học Tổng hợp Praha- 1971.
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	SHTN-511
	Sinh học màng tế bào và các bệnh liên quan


	2
	1. Harrison R., Lunt G.G. Biologycal Membranes: Their structure and function; Blackie. Glasgow and London,1985.

2. Darnell. J., Lodish., Baltimore D. Biologie molÐculaire de la Cellule. 2e Ðdition. De Boeck. Wesmael. S.A. Bruxelles,1994.

3. Horton H.R., Moran LA, Ochs R.S., Rawn J.D., Scrimgeour K.G. Lipides et membranes biologiques in Principles de Biochimie; Neil Patterson Publishers,1994.

4. Raven P.H., Johnson G.B.  Membranes in updated version Biology, 3rd edition. W.C.Brown Publishers,1995.

5. Strosberg A.D. Structure, function, and regulation of adrenergic receptors. Protein Science 2: 1198-1209 Printed in USA,1993.

6. Neer E.J.  G Proteins : Critical Control points for transmenbrane signals. Protein Science 3 : 3-14, Printed in USA,1994.

7.  Nagy. I.Z. The membrane hypothesis of aging. CRC Press,1994.
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	 Các học phần tự chọn:
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	13
	SHTN512
	Siêu cấu trúc tế bào
	2
	1. Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu, 2000. Tế bào học. NXB Đại học Quốc Gia Hà nội

2. Aga.W. Alan,1974. Principles and practical of electron microscope operation, V2.

3. Bruce Alberts.et all,1994. Molecular Biology of the cell. Garland publishing, Inc. New York &London.

4. Harvey Lodish et all,1995. Molecular cell Biology. Scientific American book. W.H. Freeman company. New York

5. Johannes A.G., Rhodin M.D.,2001. An atlas of untrastructure. W.B.Saunder company. Philadenphia and London

	14
	SHTN-13
	Mô học chuyên khoa
	2
	7. Bloom M.D and Fawcett M.D. A Textbook of Histology. Philadelphia- London - Toronto, 1975. ( 10th Edition).

8. Diculescu  I. et al. Histologie speciala. Bucuresti, 1971.

9. Freeman W.H et al. An Atlas of Histology (Second Edition). Philadelphia - London - Toronto, 1978.

10. Giese, A.C. Cell Physiology (Fifth Edition). Philadelphia – London - Toronto, 1979.

11. Paul J. Cell and Tissue Culture (Fifth Edition). Edinburgh, London, New York, 1975. Journals of Cell Biology. From 1980 to nowadays
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	SHTN514
	Các chất chuyển hoá thứ  sinh
	2
	1. Gray, C. H. and  V. H. T. James. Hormones in Blood, Vol. 1-3.Academic Press London-New York- San Francisco, 1979.

2. Pincus, G. and K. V. Thimann. The Hormones.Academic Press New York, 1964

3. Winkler, R. G., and Helentjaaris, T. The maize Dwart3 gene encodes a cytochrome  P-450 - mediated early step in gibberelline biosynthesis.Plant Cell  7, 1307 – 1317,1995.

4. Hans Kende and Jan A. D. Zeevaart).The Five "Classical" Plant Hormones.Plant Cell,  Vol. 9, 1197 – 1210,1997.

5. Hedden, P. and Kamiya, Y. Gibberellin biosynthesis: Enzymes, Genes and their regulation. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 48, 431 – 460,1997.

6. Harbone J. B. Biochemistry of phenolic compounts.Academic Press – London and Newyork, 1964.

7. Williams R.T. Biogenesis of natural compounds.Pergamon Press – Oxford,                        p. 589,1967.

8. Van Holde KE. Biochemistry. Benjamin /Cummings Publishing Company, Inc. 1990.

9. Nelson DL and Cox MM. Lehninger’ s Principles of Biochemistry. Worth publishers 2004.

10. Gottlieb D. and Sfaw P. D. Antibiotics – Mechanisms of actions. Springer Verlag Berlin, 1967.
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	SHTN515
	Hoá sinh học các quá trình lão hoá
	2
	1. Phạm Khuê. Bệnh học tuổi già. Nhà xuất bản Y học. Hànội. 1983. 245 tr.

2. Đoàn Yên. Lão hoá. Nhà xuất bản Y học. Hànội. 1998. 702 tr.

3. Cristol R. và nhiều tác giả, Phương Hà biên soạn. Trẻ mãi không già: ảo tưởng hay hiện thực. Nhà xuất bản phụ nữ. Hà nội. 1997. 315 tr. 

4. Bernstein C. and Bernstein H. Aging, Sex, and DNA repair. Academic Press. San Diego, New york. 1991. 391 p.

5. Byung Pal Yu. Methods in aging research. CRC Press. Boca Raton, Washington D. C. 1998. 698 p.

6. Rattan S. I. S. and Toussaint O. Molecular Gerontology: Research Status and Strategies. Plenum Press. NewYork, London. 1996. 215 p.

7. Ricklefs R. E. and Finch C. E. Aging: A Natural History. Scientific American Library. New York. 1997. 209 p.

8. Rose M. R. Evolutionary Biology of Aging. Oxford University Press. Oxford. 1991. 221 p.

9. Zs.-Nagy I. M. D. The Memrane Hypothesis of Aging. CRC Press. Boca Raton, Tokyo. 1994. 219 p.
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	SHTN516
	Sinh lý dinh dưỡng
	2
	1. Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng (1998), Hướng dẫn dinh dưỡng ở cộng đồng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Trương Bút, Đàm Phú Vinh (1999), Dinh dưỡng với sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em, NXB Phụ nữ, Hà Nội.

3. Bùi Minh Đức, Phan Thị Kim (2002), Dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, thai nhi và phòng bệnh mạn tính, NXB Y học, Hà Nội.

4. Từ Giấy, Bùi Thị Như Thuận, Hà Huy Khôi (1984), Xây dựng cơ cấu bữa ăn, NXB Y học, Hà Nội.

5. Đỗ Thanh Loan (2003), Dinh dưỡng cho trẻ, NXB Thanh Hoá.

6. Vũ Quốc Trung (2003), Rối loạn dinh dưỡng và bệnh béo phi, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

7. Trường Đại học Y Hà Nội, bộ môn Dinh dưỡng – an toàn thực phẩm (2004), Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Y học, Hà Nội.

8.  Barbara A. Bowman, Robert M. Russel (2001), Present Knowledge in Nutrition, ILSI Press, Washington D.C.

9. Carolynn E. Townsend, B A Ruth A. Roth, Ms. RD (2000), Nutrition and Diet therapy, Delmar Publisher, USA.

10. Gordon M. Wardlaw (1999), Perspectives in Nutrition, Mc Graw-Hill companies, USA.

11. Jean Paul Curtay, Josette Lyon (1996), Bách khoa toàn thư về vitamin, muôi khoáng và các yếu tố vi lượng (bản dịch), NXB Y học, Hà Nội.
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	SHTN517
	Điện sinh lý
	2
	1. Bộ môn Sinh lý học Trường Đại họcY Hà nội, 2000: Sinh lý học tập I và II. Nhà xuất bản Y học Hà nội.

5. Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh, 2001: Sinh lý học người và động vật. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà nội. 

6. Berne RM and Levy MN, 1993: Physiology. Third edition, Mosby Year book. Louis Baltinore Boston Chicago London Philadelphia Sydney Toronto.

7. Guyton AC, 1993: Textbook of medical physiology. Eight Edition W. B. Saunders Company. Philadelphia – London – Toronto – Montreal – Sydney – Tokyo.

8. Guyton AC and Hall JE, 1997: Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.
9. Hashimoto I and Kakigi R, 1998: Recent Advances in Human Neurophysiology. Elsevier Amsterdam – Tokyo.

10. Kettenmann H and Grantyn R, 1993: Pratical electrophysiological methods. Wiley - Liss, New York - Chichester - Brisbane - Toronto -Singapore.

11. Nicholls JG et al., 2001: From  Neuron to Brain. Fourth Edition, Sinauer Associates, Inc. Publishers,  sunderland, Massachusettes. USA.

12. Ono T et al., 1996: Perception, Memory and Emotion Frontiers in Neuroscience Pergamon. Elsevier.

13. Purves D. et al., 1997: Neuroscience. Sinaner Associates, Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts.
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	SHTN518
	Lý sinh tế bào
	2
	1. De Robertis E. D. P., Nowinski W.. “Cell Biology” London - Toronto, 1973

2.  Alberts Bruce et al., “Molecular Biology of

     the Cell” Garland Publishing, Inc. 

      New York & London , 1983

3. Cantor C.R., Schimmel P.R. “Biophysical   chemistry”, San Francisco; Freeman, 1980. 

4.   Bethe H.A., Dirac P.A.M. et al., “From a

      life of physics”, World Scientific, 1989.

5.   Alberts B, Bray B, Lewis J., Raff M, Roberts K, Watson JD, 2002 Molecular of the cell (4th  edition)  Garland Publishing, NY and London.

12. Lodish H, Berk A, Zipursky LS, Matsudaira P; Baltimore D, Danell J, 1999 Molecular cell biology (4th edition) Media Connected, WH. Free and company.

13. Heldin H. and Purton M. 1995. Modular text in molecular and cell biology Signal Transdution, Published in association with the IU BMB, Chapman and Hall, London. Eeiheim. New York. Tokyo. Melbourne. Madras.

14. Ian Frshney R., 2000

Culture of animal cells:  a manual of basic technique (4th edition), WILEY-LISS a john Wiley and sons, INC., Publication. NY, Chichester. Meinheim. Brisbane. Singapore. Toronto.

15. Wyllie A, Donanhue V, Fisher B, Hill D, Keesey J, Manzow S, 1998. Apoptosis and cell proliferation (2nd edition), Boehringer Mannheim Gmbh, Biochemical

16. Mednhikov B.M., 1986. Những tiên đề của sinh học, NXB Mir Matxcova (Bản dịch của nhà xuất bản Mir, Người hiệu đính khoa học: Nguyễn Đình Chí)

17.  Tecicher BA 1997 Anticancer Drug Devolopment Guide,

     Preclinical screening, Clinical trials and

 Approval.  Humana Press, Totowa,  NewJersey.
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	SHTN519
	Hoạt động của gen trong tế bào
	2
	1. Alberts, B., Bray, D.,  Lewis, Raff, J. M., Roberts, K., Watson, J. D. Molecular Biology of the Cell (4th  Edition). Garland Publishing, Inc. NewYork and London (2002).

2. Darnell, J., Lodish, H. , Baltimore, D. Molecular Cell Biology (Second edition). Scientific American Books, Inc- 1990. NewYork

3. Erlich, H. A. PCR - Technology. Priciples and Applications for DNA Amplification. Stockton Press (1989).

4.  Innis, M. A., Gelfand, D. H. , Sninsky, J.J.,  White, T. J. PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications. Academic Prss, Inc. (1990).

4. Lewin, B. Genes V. Oxford University Press. (1994).

4. Old, R.W. and Primrose, S.B.. Principles of Gene Manipulation. An Introduction to Genetic Engineering (Fifth edition). Blackwell Science Ltd. (1994).

5. Paul, 1975. Cell and tissue culture. London & Churchill living 3. John stone, Edinburgh NewYork.

6. Rolfs, A., Schuller, I., Finckh, U., Weber- Rolfs, I.. PCR: Clinical Diagnostics and Research. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (1992).

7. Suzuki, D. T., Griffiths, A.J.F., Miller, J. H., Lewontin, R. C. An Introduction to Genetic Analysis (Fourth edition). Freeman and Company. NewYork (1989).

18. Watson, J.D.,  Tooze, J. , Kurtz, D. T.  Recombination DNA: A Short Course. Sciencetific American Books (1990).

19. Wilson, J. and Hunt, T. Molecular Biology of the Cell . The problems Book (Revised edition). Garland Publishing, Inc. NewYork and London (1994).
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	SHTN520
	Sinh lý thực vật ứng dụng
	2
	1. Hall, D.O. and Rao, K.K Photosynthesis. King's College. London, 1992.

2. Hall, D.O. et al. Photosythesis and Production in a Changing Environment a field and laboratory manual. Chapman and Hall, 1993.

3. Emme, A. Đồng hồ sinh học. NXB. KH và KT. , 1976.

4. Togari - Matsuo. Sinh lý cây lúa. NXB. Nông nghiệp, 1977.

5. Đào Thế Tuấn. Hệ sinh thái nông nghiệp.  NXB. KH và KT, 1984.
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	SHTN

521
	Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật
	2
	1. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch. Chất điều hoà sinh trưởng đối với cây trồng. NXB Nông Nghiệp. , 1993

2. Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn. Sinh lý học thực vật. NXB Giáo dục, 1996.

3.  Hà Duy Thứ. Chuyên đề sinh lý, sinh trưởng và phát triển. (Tài liệu chưa in), 1997.

4.  Opik H and Rolfe SA. The physiology of flowering plants (Fourth Edition). Cambridge University Press, 2005.


3.3.2. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề tiến sĩ

	TT
	Mã môn
	Tên môn học
(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	DG 01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyªn ngành
	
	

	
	II.1. Các chuyên đề  lùa chän
	6/12
	

	1
	SHSL§ 601
	Sinh lý lao động

 
	2
	1. Dự án điều tra cơ bản, 1996. Kết quả bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học người Việt nam. Nhà xuất bản Y học, Hà nội. 

2. Tô  Như Khuê, Lê Văn Nghị, 1990. Giáo trình sinh lý lao động quân sự. Học viện Quân y xuất bản.

3. Rodahl K., Hans A., Dahl M.D., Signud B., Stromme Ph.D., Astrand P.O., 2003. Texbook of Work Physiology: Physiology Bases of Exercise. Human Kinetics Publisher; 4th edition.

4. Lê Trung, 1994. Bệnh nghề nghiệp. Nhà xuất bản Y học, Hà nội.

5. Lê Tử Văn, Khúc Xuyền, 1998. Bệnh da nghề nghiệp. Nhà xuất bản Y học, Hà nội. 

6. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, 1997. 21 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà nội. 

7. Viện Y học lao động và vệ sinh môi truờng, 1998. Tâm sinh lý lao động và Ecgonomi. Nhà xuất bản Y học.

8. Vinogradop M.I (chủ biên), 1979. Sinh lý lao động tập I, II. Nhà xuất bản Y học, Hà nội (sách dịch).


	2
	SHSL§ 602
	Sinh lý thần kinh


	2
	1. Byrne J., Roberts J.L., 2003. From Molecules to Networks: An Introduction to Cellular and Molecular Neuroscience. Academic Press.

2. Carpenter R.H.S., 2002. Neurophysiology. A Hodder Arnold Publication; 4th edition.

3. Hashimoto I., Kakigi R., 1998. Recent Advances in Human Neurophysiology. Elsevier Amsterdam – Tokyo.

4. Kettenmann H.,  Grantyn R., 1993. Pratical electrophysiological methods. Wiley - Liss, New York-Chichester - Brisbane - Toronto – Singapore

5. Nicholls J.G. et all, 2001. From  Neuron to Brain. Fourth Edition, Sinauer Associates, Inc.    Publishers,  sunderland, Massachusettes . USA.

6. Ono T. et all, 1996. Perception, Memory and Emotion. Frontiers in Neuroscience. Pergamon. Elsevier.

7. Purves D. et all, 1997. Neuroscience. Sinaner Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachus.



	3
	SHSL§ 603
	Sinh lý néi tiÕt


	2
	1. Bolander F.F., 2004. Molecular Endocrinology. Amsterdam Elsevier.

2. Felig P., Frohman L.A., 2001. Endocrinology & Metabolism. McGraw-Hill.

3. Goodman H.M., 2003. Basic Medical Endocrinology. Amsterdam Elsevier.

4. Motel. F., 2003. Basics  of Endocrinology, WBC, N.Y.

5. Thái Hồng Quang, 2003. Bệnh nội tiết. Nhà xuất bản y học, Hà Nội-2003  

6. Lê Đức Trình, 2003. Hormon và Nội tiết học. NXB Y học



	4
	SHSL§ 604
	Sinh lý tuần hoàn


	2
	1. Berne R.M., Levy M.N., Berne R.M., Levy M.N., 2001. Cardiovascular Physiology. C.V. Mosby, 8th edition.

Guyton A.C. and J. E. Hall, 1997. Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.

2. Klabunde R.E., 2004. Cardiovascular Physiology Concepts. Lippincott Williams & Wilkins, Bk & CD Rom edition.

3. Mohrman D.E. and Heller L.J., 2002. Cardiovascular Physiology. McGraw-Hill/Appleton & Lange, 5th edition.

Mohrman D.E., 2006. Cardiovascular Physiology (Lange Physiology Series). McGraw-Hill Medical, 6th edition.

	5
	SHSL§ 605
	Sinh lý hô hấp

 
	2
	1. R.M. Berne, M.N. Levy, 1993. Physiology. Third edition, Mosby Year book. Louis Baltinore Boston Chicago London Philadelphia Sydney Toronto.

2. Guyton A.C. and J. E. Hall, 1997. Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.

3. Levitzky M.G., 2002. Pulmonary Physiology (Lange Physiology). McGraw-Hill Medical, 6th edition.

4. Schwartzstein R.M., 2005. Respiratory Physiology. Lippincott Williams & Wilkins.
5. West J., 2004. Respiratory Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition.



	6
	SHSL§ 606
	Huyết học


	2
	1. Bese E.C., Catalano P.M., Kant J.A., Jefferies L.C., 1997. Huyết học (tài liệu dịch). Hà nội. 

2. Beutler E., Lichtman M.A., Coller B.S., Kipps T.J., Seligsohn U., 2000. Williams Hematology. McGraw-Hill Professional.

3.  Đỗ Trung Phấn, 2003. Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu. NXB Y học, Hà Nội.

4. Haen P.J., 1995. Principles of Hematology. Wm.C. Brown Publishers.

5.  Hoffbrand A.V., Pettit J.E., Moss P.A.H., Moss P., 2001. Essential Haematology (Essentials Series). Blackwell Publishers.

Mollison P.L., Engelfriet C.P., Contreras M., 1997. Blood Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford

6. Primrose S.B., Richard M. Twyman, S.B. Primrose, 2004. Genomics: Applications in Human Biology. Blackwell Publishers.

7. Sanchez J-C., Garry L. Corthals, Denis F. Hochstrasser, 2004. Biomedical applications of proteomics. John Wiley & Sons.

8.  Trịnh Hồng Thái, 2002. Miễn dịch huyết học. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

9.  Trường Đại học Y Hà Nội (Bộ môn Huyết học-Truyền máu), 2006. Bài giảng Huyết học-Truyền máu. Đỗ Trung Phấn (Chủ biên). NXB Y học, Hà Nội.

10. Vengelen-Tyler V, (Editor), 1999. Technical Manual, 13th ed.. American Association of Blood Banks (AABB). Maryland




2.4. Đội ngũ giảng dạy


2.4.1. Đội ngũ giảng dạy các môn thạc sĩ

	STT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị 
công tác

	I.
	Khối kiến thức chung:
	11
	
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	
	
	
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	
	
	
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	
	
	
	

	
	SHTT503
	Phân loại sinh học
	3
	Nguyễn Nghĩa Thìn

Trịnh Đình Đạt
	GS.TSKH

PGS.TS
	Thực vật học

Di truyền học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	II.
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
	26
	
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc:
	20
	
	
	
	

	4
	SHTT504
	Sinh học phân tử
	3
	Võ Thương Lan     

Phan Tuấn Nghĩa     Nguyễn Quốc Khang 
	TS

PGS.TS

GS.TS
	Sinh học phân tử

Hoá sinh học

Hoá sinh học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	5
	SHTN-505
	Nội tiết học
	2
	Tô Thanh Thuý

Trịnh Hồng Thái
	TS

PGS.TS
	Sinh lý người và ĐV

Sinh học người
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	6
	SHTN-506
	Phóng xạ sinh học
	2
	Nguyễn Kim Ngân

Phan Sỹ An
	PGS.TS

TS
	Lý sinh

Lý sinh
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	7
	SHTN-507
	Công nghệ tế bào và phôi động vật
	2
	Nguyễn Mộng Hùng

Ngô Giang Liên
	GS.TS

PGS.TS
	Mô -phôi học

Tế bào-mô học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	8
	SHTN-508
	Công nghệ tế bào thực vật
	2
	Đinh Đoàn Long

Nguyễn Trung Thành
	TS

TS
	Di truyền học

CN Tế bào TV
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	9
	SHTN-509
	Hoá sinh học axit nucleic
	2
	Nguyễn Văn Mùi

Phan Tuấn Nghĩa

Nguyễn Quang Vinh
	PGS.TS

PGS.TS

TS
	Hoá sinh học

Hoá sinh học

Hoá sinh học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	10
	SHTN-510
	Quang hợp
	2
	Vũ Văn Vụ

Hà Thị Thanh Bình
	GS.TS

TS
	Sinh lý thực vật

Sinh lý thực vật
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	11
	SHTN-511
	Sinh học màng tế bào và các bệnh liên quan


	2
	Đỗ Ngọc Liên

Bùi Phương Thuận
	GS.TS

PGS.TS
	Hoá sinh học

Hoá sinh học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	12
	SHTN-512
	Siêu cấu trúc tế bào
	2
	Trịnh Xuân Hậu

Trần Công Yên
	PGS.TS

PGS.TS
	Tế bào-mô học

Tế bào-mô học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	13
	SHTN-513
	Mô học chuyên khoa
	2
	Trần Công Yên

Trịnh Xuân Hậu
	PGS.TS

PGS.TS
	Tế bào-mô học

Tế bào-mô học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN

	14
	SHTN-514
	Các chất chuyển hoá thứ  sinh
	2
	Nguyễn Quốc Khang

Đỗ Ngọc Liên
	GS.TS

GS.TS
	Hoá sinh học

Hoá sinh học
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH KHTN


2.4.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên đề tiến sĩ

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	SHVS601
	Hình thái học tế bào vi sinh vật
	2
	Kiều Hữu ảnh, 

Bùi Thị Việt Hà
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	2
	SHVS602
	Tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học
	2
	Ngô Tự Thành 

Bùi Thị Việt Hà, 
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	3
	SHVS603
	Công nghệ sinh học nấm men
	2
	Ngô Tự Thành , 

Bùi Thị Việt Hà
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	4
	SHVS604
	Hệ thống học vi khuẩn
	2
	Kiều Hữu ảnh

Bùi Thị Việt Hà
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	5
	SHVS605
	Vi sinh vật học các probiotic
	2
	Kiều Hữu ảnh

Bùi Thị Việt Hà 
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	6
	SHVS606
	Các nguyên lý xử lý sinh học môi trường
	2
	Ngô Tự Thành 

Bùi Thị Việt Hà 
	PGS.TS

TS.
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN


5. Tóm tắt nội dung môn học

2.5.1. Các môn học thạc sĩ

1. Triết học
2. Ngoại ngữ chung

3. Ngoại ngữ chuyên ngành

4. Phân loại sinh học

Điều kiện và môn học tiên quyết:Các môn học phải học trước: Nguyên tắc phân loại động vật (hoặc thực vật và vi sinh vật); Tế bào họcSinh hoá học.

Tóm tắt nội dung:

Phân loại học trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích khoa học hiện đại ngày càng đóng góp hữu hiệu vào phân loại, đánh giá nguồn gốc các loài sinh vật. Chuyên đề phân loại học gồm 4 chương. Chương 1 nêu lên các khái niệm chung khi đề cập, nghiên cứu đến phân loại học như: hệ thống học, phân loại học, các khái niệm về loài (loài sinh học, loài đồng hình và các đơn vị phân loại dưới loài). Phần cuối chương 1 nêu những cơ sở vật chất của phân loại học đó là mối quan hệ giữa tiến hoá với phân loại, các đặc điểm dùng trong phân loại. Chương 2 đề cập đến các phương pháp phân loại hiện đại như kết hợp các đặc điểm hình thái với phân loại tế bào, phân loại hoá sinh enzym hoặc phân loại dựa vào cấu trúc ADN. Chương 3 và 4 của giáo trình nêu các quan điểm, đánh giá về ưu điểm và những yêu cầu của phân loại học hiện đại và nêu các thành tựu trong lĩnh vực phân loại hiện đại ở trong nước và thế giới.

5. Sinh học phân tử
Điều kiện và môn học tiên quyết: Môn học yêu cầu học viên cần nắm vững các kiến thức về Di truyền học, Hóa sinh học, Tế bào và Mô-Phôi  học ở chương trình đại học.

Tóm tắt nội dung:

Môn học cung cấp các kiến thức về cấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh học, cơ sở phân tử của các hoạt động sống trong tế bào và cơ thể, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, các đáp ứng miễn dịch cũng như sự phát sinh ung thư ở các cơ thể sinh vật. Môn học cũng đề cập đến các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học.

	6.  Nội tiết học 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần nắm vững kiến thức về Sinh lý người và động vật, Hóa sinh, Di truyền, Lý sinh, Tế bào...

Tóm tắt nội dung môn học: 
     Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nội tiết học, bao gồm các tuyến nội tiết và hormon (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến tuỵ nội tiết, tuyến trên thận và tuyến sinh dục), bản chất và cấu trúc hoá học của hormon, cơ chế tác dụng của hormon (cơ chế tác dụng thông qua các chất truyền tin thứ hai với nhóm hormon có bản chất protein và cơ chế hoạt hoá gen với nhóm hormon có bản chất steroid), điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết, các rối loạn chức năng nội tiết thường gặp. Môn học cũng đề cập đến các phương pháp cơ bản và hiện đại trong nghiên cứu về nội tiết.



	7. Phóng xạ sinh học 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã học qua các chuyên đề Lý sinh, Hoá sinh, Sinh lý, Tế bào, Vật lý hạt nhân, Hoá lý.

Tóm tắt nội dung:

Giáo trình cung cấp những khái niệm cơ bản về phóng xạ. Phóng xạ tự nhiên. các loại phân rã và các định luật phân rã, Cơ sở vật lý của sự giải phóng năng lượng của hạt nhân. Bản chất của tia. Nguồn phát tia x và sự tương tác của tia x với vật chất. Tương tác của tia phóng xạ với vật chất. Tác dụng trực tiếp và tác dụng gián tiếp của bức xạ ion hoá lên hệ thống sống. Các thuyết về tổn thương phóng xạ đầu tiên của bức xạ ion hoá khi tương tác với cơ thể sống. Những nguyên tắc về an toàn phóng xạ.



	8. Công nghệ tế bào và phôi  động vật 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học sinh phải đã được trang bị kiến thức về các môn: Tế bào học, Sinh học Phát triển, Động vật học đại cương, Di truyền học đại cương, Hóa sinh học

Tóm tắt nội dung: Công nghệ tế bào xôma và tế bào sinh sản là công nghệ mũi nhọn trong giai đoạn hiện nay. Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các tế bào xôma và các giao tử, từ đó đưa tới các kỹ thuật cơ bản như nuôi cấy tế bào, vi thao tác tế bào, dung hợp tế bào, chuyển gen vào tế bào , cho tế bào phát triển thành cơ thể. Những phương pháp này có quan hệ trực tiếp với công tác tạo dòng vô tính, nhân bản động vật, tạo ra các tế bào chữa bệnh hay các con vật cho sinh phẩm quý.


	9.  Công nghệ tế bào thực 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học và đã qua các môn học Sinh học tế bào, Di  truyền học cơ sở, Sinh lý và sinh hoá thực vật.

Tóm tắt nội dung:

     Chuyên đề CNTBTV sẽ cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về công nghệ tế bào thực vật, bao gồm các nội dung chính sau: 1) Các khái niệm về tính toàn năng và dòng vô tính; 2) Môi trường dinh dưỡng dùng cho nuôi cấy mô, tế bào thực vật; các hình thức sinh trưởng và phát triển của tế bào và mô thực vật tách rời trong điều kiện in vitro; 3) Thiết bị cần thiết để xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật; 4) ứng dụng của công nghệ tế bào thực vật trong bảo tồn nguồn gen, trong công tác nhân nhanh vô tính các dòng cây có đặc tính ưu việt; 5) ứng dụng của công nghệ tế bào thực vật trong công tác chọn tạo giống và phục tráng giống cây trồng; 6) Khái niệm về phôi soma và các con đường hình thành phôi soma trong điều kiện in-vitro; 7) Khái niệm tế bào trần, cách thu nhận các tế bào trần và tái sinh cây; 8) Biến dị tế bào soma: ý nghĩa trong chọn tạo giống cây trồng; 9) Hiện tượng đơn bội, đơn bội kép ở thực vật và ý nghĩa trong nghiên cứu di truyền thực vật và chọn tạo giống; 10) Hiện tượng đa bội và ý nghĩa trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng, Các phương pháp tạo giống đa bội in vitro và in vivo; 11) Các phương pháp thụ tinh, cứu phôi trong ống nghiệm nhằm khắc phục hiện tượng bất thụ khi lai xa; 12) Kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào và nuôi cấy tế bào thực vật trong bình phản ứng sinh học; 13) Sử dụng các hệ thống nuôi cấy tế bào thực vật trong việc sản xuất các hợp chất sinh học thứ cấp sử dụng trong nông nghiệp, y học, dược học, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp mỹ phẩm; 14) Tình hình phát triển của lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật trên thế giới và ở Việt nam: thành tựu và các vấn đề tồn tại cần giải quyết.



	10.  Hoá sinh học axit nucleic 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học; Đã được học Hoá sinh học, Di truyền học, Vi sinh vật học và Sinh lý học

Tóm tắt nội dung: 

Môn Hoá sinh học axit nucleic giới thiệu một số kiến thức cơ bản của axit nucleic như: cấu tạo của axit nucleic, hệ gen của các sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn, tổ chức nhiễm sắc thể, sự phân giải và tổng hợp của các nucleotit, của axit nucleic, quá trình  sao chép ADN, tái tổ hợp và sửa chữa của ADN, tổ chức của các gen, quá trình phiên mã và kiểm soát phiên mã. Môn học cũng sẽ đề cập đến những ứng dụng của các thành tựu nghiên cứu về axit nucleic.



	11. Quang hợp 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã tốt nghiệp đại học, có kiến thức cơ sở về hóa học, vật lý vững vàng, có kiến thức nền về hoá sinh học, lý sinh học và nhiệt động học.

Tóm tắt nội dung:

 Đây là một chuyên đề dành cho sinh viên cao học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm của Khoa Sinh học, ĐH KHTN. Mục đích của môn học này là hệ thống hóa những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quá trình quang hợp, cung cấp cho học viên những đường nét về bối cảnh lịch sử của quá trình phát triển những kiến thức này, hiện trạng cũng như hướng nghiên cứu quang hợp trong tương lai.



	12. Sinh học màng tế bào và các bệnh có liên quan 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Hoá sinh cơ sở, Miễn dịch cơ sở, Tế bào học

Tóm tắt nội dung:
Giáo trình cung cấp cho học viên những điều sau đây:

+ Cườu trúc hiển vi điện tử màng sinh chất tế bào và mô hình màng tế bào.

+ Cườu trúc hiển vi điện tử màng tế bào của các bào quan, đặc trưng và chức năng sinh học của chúng.

+ Cườu trúc hoá học màng tế bào: Lipit, protein, glycoprotein, enzym màng, chất kết dính và lectin màng.

+ Các loại receptor màng tế bào, cấu trúc hoá học và chức năng sinh học chung.

+ Sự vận chuyển các phân tử nội sinh và ngoại sinh qua màng tế bào.

+ Truyền tín hiệu và cơ chế điều hoà hoạt động sinh trưởng và phát triển.

+ Sự rối loạn cấu trúc màng và các bệnh lý.

+ Các phương pháp nghiên cứu màng tế bào.



	13. Siêu cấu trúc tế bào 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Để học giáo trình này học viên cần được trang bị những kiến thức cơ bản về Tế bào học, Mô học, Phôi thai học, Sinh lý học, Sinh hoá học.

Tóm tắt nội dung:
      Giáo trình giới thiệu những nét cơ bản về kỹ thuật hiển vi điện tử: kính hiển vi điện tử xuyên thâu, kính hiển vi điện tử quét và các kỹ thuật làm tiêu bản hiển vi điện tử.

Phần cơ bản của giáo trình tập trung giới thiệu các kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử và siêu hiển vi của một số loại tế bào và các cấu phần của chúng như: màng tế bào, tế bào chất, nhân tế bào và các bào quan của tế bào như: lưới nội sinh chất, thể Golgi, ty thể, lạp thể, trung thể, bộ xương của tế bào... Đồng thời nêu rõ mối quan hệ tất yếu giữa cấu trúc và chức năng của tế bào và các bào quan ở mức độ phân tử và siêu cấu trúc.

	14.  Mô học chuyên khoa 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Muốn tiếp thu được kiến thức về mô học chuyên khoa người học phải có các kiến thức về : Tế bào học đại cương, Mô học đại cương, giải phẫu sinh lý người và động vật.

Tóm tắt nội dung: 

Mô học chuyên khoa (hay còn gọi là mô học các cơ quan) nhằm trang bị cho người học những kiến thức về cấu trúc hiển vi và siêu vi của các cơ quan trong cơ thể cùng chức năng của các cấu trúc đó trong hoạt động sống bình thường, sự phân bố hợp lý của các mô cơ bản( như biểu mô, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh) trong từng cơ quan để tạo thành những phức hệ hình thái- sinh lý hoàn chỉnh.

     Người học còn được mở rộng thêm hiểu biết về những thay đổi cấu trúc và chức năng của các tế bào và mô ở các cơ quan trong tình trạng bệnh lý( ví dụ bệnh ung thư).

      Về khả năng ứng dụng vào thực tiễn, người học sẽ được bổ sung các kiến thức cơ bản trong việc bảo quản các mô( ngân hàng mô và cơ quan), nuôi cấy mô, ghép mô, ghép cơ quan- một mũi nhọn của Y sinh học hiện đại.



	15. Các chất chuyển hoá thứ sinh 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Đã học các giáo trình: Hoá sinh học, Sinh lý động thực vật, Lý sinh, Sinh học phân tử;  Đã học các chuyên đề: Công nghệ Hoá sinh, Hoá tế bào, Các hormon
Tóm tắt nội dung:

Sự khác bịêt giữa hormon và các hợp chất khác. Các phương pháp nghiên cứu hormon và ứng dụng. Nguyên tắc gọi tên và phân loại hormon. Cơ chế điều tiết hormon. Điều hoà hoạt động hormon và trao đổi chất tế bào.

     Đặc trưng cấu tạo và cấu trúc của các hormon động thực vật. Phân bố và chuyển hoá của các hormon steroid. Vai trò và ý nghĩa của hormon steroid. Trao đổi và sinh tổng hợp các hormon steroid. Đặc trưng cấu tạo, cấu trúc và chức năng của các hựop chất thứ sinh và chuyển hoá.

     Phân bố, vai trò và ý nghĩa của các chất thứ sinh và chuyển hoá. Đặc trưng lý hoá và sinh học của các chất thứ sinh và chuyển hoá. Trao đổi, chuyển hoá và sinh tổng hợp các chất thứ sinh và chuyển hoá

     Đặc trưng cấu tạo, cấu trúc và chức năng của các nhóm vitamin. Đặc trưng lý hoá và ý nghĩa sinh lý của các vitamin hoà tan vào nước. Đặc trưng lý hoá và ý nghĩa sinh lý của các vitamin hoà tan vào chất béo. Vai trò của vitamin trong hoạt động enzym và  trao đổi chất tế bào.

     Vai trò và ý nghĩa của kháng sinh trong sự sống. Đặc trưng cấu tạo, cấu trúc và tính chất lý hoá học và sinh học của chất kháng sinh. Cơ chế tác dụng của các kháng sinh trong các quá trình sinh hoá. Khả năng khai thác, nghiên cứu, ứng dụng cá chất thứ sinh, các chất chuyển hoá, các vitamin và các kháng sinh trong tương lai.

	16. Hoá sinh học các quá trình lão hoá 

Điều kiện và môn học tiên quyết:Trước khi học môn này, người học đã phải nắm vững các môn: Sinh học đại cương, Tế bào học, Hoá sinh, Di truyền và Sinh lý học. 

Tóm tắt nội dung:

Quá trình lão hoá là sự tích tụ những thay đổi cùng với thời gian, dẫn đến sự suy yếu dần dần của chức năng và cái chết của cá thể, được biểu hiện qua nhiều hiện tượng ở các cấp độ mang tính đặc thù đối với từng loại tế bào, cơ quan, cá thể, quần thể và loài. Những học thuyết về lão hoá được chia thành nhiều loại, dựa trên sự giải thích một nhóm hiện tượng. Giữa những đặc điểm quan trọng của cơ thể sống là phát triển, sinh sản hữu tính và già hoá có mối liên quan mật thiết với nhau. Lão hóa là giai đoạn cuối tiếp nối sau sự phát triển đầy đủ và viên mãn của cơ thể, khi những sai sót về hoạt động chức năng bắt đầu được bộc lộ. Có những khác biệt đáng kể trong tuổi thọ giữa các loài mang tính di truyền, và những khác biệt giữa các cá thể mang đặc điểm của giới (ví dụ giữa nam và nữ). Nghiên cứu lão hoá đi từ những nghiên cứu đặc điểm hình thái bên ngoài đến những nghiên cứu ở mức độ tế bào (thuyết giới hạn số lần phân bào nổi tiếng của Hayflick, hiện tượng chết tế bào được lập trình apoptosis) và ở mức độ phân tử: sự oxy hoá protein, sự glycan hoá xacarit, sự loại bỏ ADN ti thể, telomer (ở các nhiễm sắc thể) và lão hoá trong sao mã...Những nghiên cứu này đã giúp khám phá ra cơ chế về tuổi thọ ở những mức độ khác nhau: trong cấu trúc và chức năng của phân tử ADN, trong các phản ứng hoá sinh, trong các hệ cơ quan (như hệ miễn dịch...), trong vai trò điều hoà của hệ thần kinh- thể dịch...Mục đích của các nghiên cứu trong Lão khoa là tìm hiểu hiện tượng già hoá ở con người, tìm ra các biện pháp đẩy lùi tật bệnh, nhằm nâng cao tuổi thọ của con người, kéo dài tuổi trẻ, nâng cao chất lượng sống của người có tuổi trong hiện thực xã hội hôm nay.



	17. Sinh lý dinh dưỡng
Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần nắm vững các kiến thức về Sinh lý học,  Sinh học người, Sinh hoá , Giải phẫu , Tế bào... 

Tóm tắt nội dung môn học: 
Sinh lý dinh dưỡng là môn học  mô tả về sinh lý của cơ thể người trong quá trình  dinh dưỡng (tiêu hóa, hấp thu, đào thải) và vai trò của các chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển cơ thể. Bao gồm những nội dung sau: Các khái niệm. Các nguyên lý cơ bản của quá trình dinh dưỡng. Sinh lý tiêu hóa (sự chuyển hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng). Vai trò của các chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển cơ thể. Sinh lý dinh dưỡng theo các giai đoạn phát triển cơ thể người. Sinh lý dinh dưỡng với sức khỏe và bệnh tật. Dinh dưỡng hợp lý và sự phát triển cơ thể.

	18.  Điện sinh lý 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về sự hoạt động của các quá trình sống thông qua các chỉ số điện sinh lý. Học viên cần nắm vững kiến thức sinh lý, sinh hóa, lý sinh, tế bào, vật lý, hoá học và toán học.

Tóm tắt nội dung môn học: 
  Điện sinh lý học nghiên cứu về những hiện tượng điện diễn ra trong cơ thể sống. Trên cơ sở nghiên cứu điện thế tế bào và các cơ quan trong cơ thể có thể đánh giá chức năng của đơn vị cấu trúc và các cơ quan trong cơ thể, đồng thời hiểu được quá trình thông tin theo cơ chế thần kinh giữa các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Chuyên đề này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về điện thế tế bào cũng như điện thế một số cơ quan trong cơ thể (điện tim, điện não, điện cơ, điện võng mạc v.v...). Nội dung về điện thế tế bào gồm bản chất và cơ chế phát sinh điện thế màng, bản chất và cơ chế phát sinh điện thế hoạt động, quy luật dẫn truyền các điện thế hoạt động theo các sợi thần kinh và dẫn truyền qua synap, trong đó có cơ chế phát sinh các điện thế tại synap (điện thế vi ti, điện thế hưng phấn sau synap và điện thế ức chế sau synap).



	19. Lý Sinh Tế bào 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Tế bào học, Hoá sinh, Lý sinh, Sinh lý động vật, Sinh lý thực vật, Miễn dịch học, Sinh học phân tử

Tóm tắt nội dung:  Giáo trình Lý Sinh Tế bào gồm 6 chương, nhằm cung cấp cho học viên cao học chuyên ngành Lý sinh một cách tổng quát nhất về Tế bào - đơn vị cơ bản của tổ chức sống trên quan điểm Vật lý – Sinh vật học (chương 1), truyền tin tế bào (chương 2), cơ chế kiểm soát và điều hoà chu trình tế bào (chương 3), chết theo chương trình-Apoptosis (chương 4),  những phương pháp cơ bản trong nghiên cứu tăng sinh và chết theo chương trình của tế bào (chương 5), và nghiên cứu cơ bản với chiến lược hoá phòng và điều trị một số bệnh hiểm nghèo (ung thư, tự miễn...) (chương 6). 



	20. Hoạt động của gen trong tế bào 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Đã hoàn thành chương trình cử nhân Sinh học hoặc Công nghệ sinh học.

Tóm tắt nội dung: 

Môn học nhằm cung cấp các kiến thức về tổ chức, hoạt động và phân loại  của các gen trong tế bào tiền nhân và tế bào nhân chuẩn, về các gen chuyển và vai trò của chúng đối với cơ thể, đối với sự phát sinh bệnh lý, đặc biệt là sự phát sinh ung thư cũng như đối với các nghiên cứu sinh học phân tử. Môn học cũng giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu hoạt động của gen cũng như các phương pháp gây đột biến gen.



	21. Sinh lý thực vật ứng dụng 

Điều kiện và môn học tiên quyết:  Học viên đã tốt nghiệp đại học ngành Sinh học và các ngành có liên quan, có kiến thức vững vàng về môn Sinh lý học thực vật.

Tóm tắt nội dung:

Sinh lý thực vật ứng dụng cung cấp cho người học cơ sở phương pháp luận và nguyên tắc ứng dụng các kiến thức cơ bản của sinh lý thực vật vào thực tiễn. Chuyên đề này đưa ra một số vấn đề cơ bản về sinh lý thực vật ứng dụng như nuôi cấy mô tế bào thực vật, chế độ bón phân và tưới nước hợp lý, trồng cây không cần đất, ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng, sinh lý thực vật và hệ sinh thái nông nghiệp, các quá trình sinh lý thực vật với vấn đề khí hậu học sinh vật. 



	22. Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Người học có kiến thức về Sinh lý thực vật, Sinh lý sinh trưởng và phát triển thực vật (chương trình đào tạo cử nhân).

Tóm tắt nội dung:

Chuyên đề trang bị cho người học một cách có hệ thống những kiến thức chuyên sâu về các chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Nội dung môn học trình bày bản chất của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật (auxin, gibberellin, xitokinin, a xít absxixic, etylen, các hợp chất phenol thực vật và các chất ức chế sinh trưởng thực vật tổng hợp), cơ chế tác động của chất điều hòa sinh trưởng trong hoạt động sinh lý của thực vật, những nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng và ứng dụng của chúng trong trồng trọt.


2.5.2. Các môn học tiến sĩ
	1. Sinh lý lao động 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Nghiên cứu sinh cần nắm vững những kiến thức về sinh lý, sinh hoá, lý sinh, tế bào, …

Tóm tắt môn học:  chuyên đề sinh lý lao động giới thiệu cho người học về những biến đổi chức năng của toàn bộ cơ thể nói chung và của từng cơ quan trong cơ thể nói riêng trong những điều kiện lao động khác nhau và một số phương pháp nghiên cứu chức năng trong lao động. Nghiên cứu sinh có thể sử dụng những kiến thức học được để áp dụng vào công việc nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các nội dung thực tập phục vụ cho chuyên đề này gồm đo tiêu hao năng lượng trong lao động, ghi điện tim, huyết áp, điện não, lưu huyết đồ trong lao động, xác định các chỉ số sinh hóa máu trong điều kiện nóng ẩm, thiếu oxy ...



	2. Sinh lý thần kinh 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Nghiên cứu sinh cần nẵm vững kiến thức về sinh lý, sinh hoá, giải phẫu, tế bào và mô phôi.

Tóm tắt môn học: Sinh lý thần kinh nghiên cứu chức năng của các tế bào thần kinh, các trung khu thần kinh và các phần khác nhau của hệ thần kinh trung ương, nhằm tìm hiểu các cơ chế hoạt động và điều khiển của hệ thần kinh để đảm bảo hoạt động phối hợp chức năng giữa các cơ quan khác nhau trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với môi trường sống. Trong khi học lý thuyết người học được bố trí làm một số bài thực tập chứng minh chức năng của các cấu trúc thần kinh (thí nghiệm duỗi cứng mất não, thí nghiệm phá tiểu não, kích thích các vùng vỏ não, các phương pháp gây tê và gây mê…)


	3. Sinh lý nội tiết 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Nghiên cứu sinh cần nắm vững kiến thức về sinh lý, sinh hoá, di truyền, tế bào, mô phôi và hoá hữu cơ.

Tóm tắt môn học: Sinh lý nội tiết nghiên cứu chức năng các tuyến nội tiết, bản chất, cơ chế tác dụng và tác dụng sinh lý của các hormon. Những hiểu biết về chức năng của các tuyến nội tiết cho phép theo dõi được sự phát triển của cơ thể trong quá trình phát triển cơ thể, điều chỉnh được các rối loạn do nội tiết gây ra cũng như sử dụng các hormon để điều hòa các chức năng của cơ thể theo ý muốn. Cùng với học lý thuyết người học còn được làm một số bài thực tập chứng minh tác dụng của một số hormon (thí nghiệm cắt bỏ tuyến yên trên động vật, thí nghiệm gây shock insulin trên thỏ, xét nghiệm nước tiểu chẩn đoán có thai sớm ...)

	4. Sinh lý tuần hoàn 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Nghiên cứu sinh cần nắm vững kiến thức về sinh lý, sinh hoá, giải phẫu, tế bào, mô phôi.

Tóm tắt môn học: Sinh lý tuần hoàn nghiên cứu chức năng tim - mạch và các cơ chế điều hòa hệ thống tuần hoàn. Kiến thức tiếp thu được từ chuyên đề này rất có ích cho người học trong việc hiểu biết sâu về chức năng tuần hoàn và trong nghiên cứu chức năng tim mạch trong điều kiện bình thường, cũng như trong lao động. Trong quá trình học lý thuyết nghiên cứu sinh sẽ tiến hành một số bài thực tập gồm: thí nghiệm ghi huyết áp trên động vật và nghiên cứu các yếu tố thần kinh, thể dịch, các chất khác nhau lên hoạt động của tim và hệ thống các mạch máu, thí nghiệm nghiên cứu các đặc tính sinh lý của cơ tim, đo huyết áp trên người, ghi điện tim với nhiều đạo trình khác nhau và ghi lưu huyết đồ.



	5. Sinh lý hô hấp 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Nghiên cứu sinh cần nắm vững các kiến thức về Sinh lý học, Sinh hoá, Giải phẫu, Tế bào, Mô phôi và  Lý sinh.

Tóm tắt môn học: chuyên đề sinh lý hô hấp giới thiệu cho người học một số nội dung cần thiết nhất như vấn đề thông khí phổi, vấn đề vận chuyển các khí hô hấp trong máu và các cơ chế điều hoà hô hấp, nhằm trang bị cho ngươi học những kiến thức để có thể hiểu sâu chức năng hô hấp và tiến hành nghiên cứu về thông khí phổi. Cùng với phần lý thuyết nghiên cứu sinh sẽ thực hiện các bài thực hành: thăm dò chức năng hô hấp bằng cách xác định các thể tích và dung tích hô hấp trên một số máy khác nhau, nghiên cứu cơ chế điều hoà hô hấp trên động vật thực nghiệm.

	6. Huyết học 

Điều kiện và môn học tiên quyết:Sinh học người, Sinh lý học người và động vật, Hoá sinh học, Di truyền học...

Tóm tắt nội dung môn học:

Sinh máu: Sinh máu trong quá trình phát triển cá thể, trong quá trình phát triển loài. Nguồn gốc của các tế bào máu, tế bào gốc tạo máu.

Sinh lý và sinh hoá máu: Hồng cầu và bệnh thiếu máu; huyết sắc tố, các bệnh huyết sắc tố và bệnh Thalassemi. Bạch cầu, bệnh Leukemia.  Tiểu cầu, cầm máu và  đông máu, các chất ức chế tham gia vào điều hoà quá trình đông máu. Các bệnh liên quan đến đông máu.

Huyết tương/huyết thanh: Các protein huyết tương/ huyết thanh và nghiên cứu hệ protein huyết tương/ huyết thanh.

Miễn dịch huyết học: nhóm hồng cầu ABO, Rh, Lewis, ..., nhóm hồng cầu và truyền máu; nhóm bạch cầu-tiểu cầu và vai trò trong ghép mô và cơ quan. 

Các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp truyền thống, phương pháp hiện đại (phương pháp sinh học phân tử, phân tích proteomic...).














2.2 Chương trình khung


2.2.1. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ
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